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Phần A:
Tình hình tài chính , kết quả kinh doanh,
phươnag án phân phối lợi nhuận, Phân chia cổ tức 2009
I. Tình hình tài chính công ty tại  thời điểm 31/12/2009:
1. Tình hình tài sản:                                                        196.943.142.637 ®
    Trong đó:
+ Tiền và các khoản tương đương tiền:                   6.480.717.401 ®


+ Các khoản phải thu:



          56.343.758.843 ®
 


+ Hàng tồn kho : 




          84.851.074.306 ®


+ Tài sản cố định:



- Nguyên giá : 



          79.093.491.634 ®



- Giá  trị đã khấu hao:                                     44.769.187.284 ®



- Giá trị còn lại :                                             34.324.304.350 ®


+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                        7.198.737.852 ®


+ Các khoản đầu tư dài hạn  (Công trái…)               120.000.000 ®


+ Tài sản dài hạn khác: 


     
  1.093.616.685 ®
2. Tình hình nguồn vốn:
  
                             196.943.142.637 ®

- Nợ phải trả:




   
         136.538.966.693 ®


+ Nợ ngắn hạn :                                                       132.617.484.246 ®



Trong đó     Vay ngân hàng                             17.355.234.980 ®


+ Nợ dài hạn:                                                               3.921.482.447 ®



Trong đó :   Vay Ngân hàng                              2.456.027.295 ®

-Tổng nguồn vốn chủ sở hữu:



           60.404.175.944 ®

   Trong đó : + Vốn góp của cổ đông:  


           44.374.010.000 ®



+ Thặng dư vốn cổ phần:                                      989.164.000 ®



+ Cổ phiếu quỹ:                                                     -20.000.000 ®



+ Quỹ đầu tư phát triển:                                    2.169.485.171 ®



+ Quỹ dự phòng tài chính:                                    961.259.826 ®



+ Lợi nhuận chưa phân phối :                          11.028.355.476 ®



+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:                               901.901.471 ® 
II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:
1. Doanh thu kinh doanh năm 2009:
+  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :              284.582.982.620 ®


Doanh thu nhà thầu phụ và Liên doanh :                  85.858.894.989 ®

+ Doanh thu hoạt động tài chính :

                         249.605.424 ®

+ Doanh thu khác (Thu nhập khác) :                                2.090.664.336 ®
2. Chi phí sản xuất kinh doanh:

Tổng chi phí năm 2009 là :         


        253.043.714.547 ®                           

2.1 Chi phí nhà thầu Liên doanh:


          85.858.894.989 ®

2.2 Chi phí các đơn vị trong công ty thực hiện:                167.184.819.558 ®

2.3 Chi phí bán hàng 




            5.332.017.448 ®

2.4 Chi phí tài chính (Trả lãi vay,…)
                                 1.365.068.837 ®

2.5 Chi phí khác (Chi phí thanh lý, nhượng bán…)              1.404.709.580 ®

2.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp (642)

          11.672.415.588 ®

     Trong đó: + Công ty TNHH một thành viên đá phủ lý:    1.479.098.631đ


           + Công ty cổ phần công trình 6:                     10.193.316.957 ®

Khoản chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm một số khoản mục lớn sau:

- Nguồn chi lương gián tiếp quản lý:



 3.075.817.606 ®

- Chi ăn ca







    112.215.000 ®

- Khấu hao tài sản cố định:




    699.227.337 ®

- Sữa chữa mua săm công cụ dụng cụ quản lý:

    299.645.579 ®

- Chi phí điện nước, tiếp khách , hội họp:


    769.633.374 ®

- Tiếp khách giao dịch thanh quyết toán công trình: 
    351.464.302 ®

- Văn phòng phẩm, điện thoại , Fax, gửi tài liệu:

    383.015.800 ®

- Nghiệp vụ phí chi phí bảo lãnh các loại:


  1.165.416.305 ®

- Xăng xe con đi công tác + Công tác phí:


    479.067.021 ®

- Bảo hiểm xã hội, y tế, kinh phí công đoàn:


    226.156.282 ®

- Trích lập dự phòng:





 2.670.079.941 ®

- Thuế muôn bài, Thuê đất;




    249.050.176 ®

- Chi khác







  1.191.626.865 ®
3. Lợi nhuận hoạt dộng kinh doanh năm 2009:

* Tổng lợi nhuận:





           14.105.326.380 ®


+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh                        13.419.371.624 ®


+ Lợi nhuận từ thu nhập khác:

                          685.954.756 ®

* Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:                             3.230.667.379 ®

* Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:                         -90.430 ®

* Lợi nhuận sau thuế năm 2009:                                       10.874.749.431 ®

        Trong đó : Lợi nhuận từ công ty mẹ CTCPCT6 :          9.227.539.577 ®



       Lợi nhuận từ công ty con Đá Phủ lý :         1.647.209.854 ®
III. Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước:
1. Thuế phải nộp đầu năm (Năm trước chuyển sang):               6.002.890.790 ®

+ Thuế giá trị gia tăng (VAT)  :



             4.876.712.219 ®

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:                                             1.087.964.255 ®

+ Thuế sử dụng đất:                                                                   -11.415.104 ®

+ Thuế tài nguyên




                              7.408.000 ®

+ Thuế thu nhập cá nhân  




       30.646.420 ®

+ Thuế khác và Lệ phí                                                                11.575.000 ®
2. Tổng số thuế phải nộp trong năm 2009:


             11.466.545.349đ

+ Thuế giá trị gia tăng:                                                           7.542.589.087 ®

       .Thuế VAT  phải nộp Công ty mẹ (C.ty6) :

   6.756.930.636 ®

       .Thuế  VAT phải nộp công ty Đá Phủ lý  :
                785.658.451 ®

+ Thuế muôn bài:






         8.500.000 ®

+ Thuế nhập khẩu phải nộp:                                                     138.458.099 ®

+ Thuế sử dụng đất:




                293.413.304 ®

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:                                             3.230.667.379 ®

+ Thuế tài nguyên:






       97.006.880 ®

+ Thuế thu nhập cá nhân:





       32.792.000 ®

+ Thuế khác và Lệ phí                                                               123.118.600 ®
3. Tổng số thuế đã nộp trong năm 2009:



   7.693.474.990 ®

+ Thuế giá trị gia tăng:




             5.135.631.227 ®

+ Thuế muôn bài:





                  12.500.000 ®

+ Thuế nhập khẩu phải nộp:




      138.458.099 ®

+ Thuế sử dụng đất:



    
                281.864.860 ®

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:                                              1.851.394.404 ®

+ Thuế tài nguyên đã nộp:




        94.518.400 ®

+ Thuế thu nhập cá nhân:





        56.785.000 ®

+ Thuế khác và Lệ phí                                                               122.323.000 ®
4. Số thuế còn phải nộp chuyển sang năm 2010:


  9.775.961.149 ®

+ Thuế giá trị gia tăng:




    
  7.283.670.079  ®

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:



             2.467.237.230 ®

+ Thuế muôn bài                                                                         - 4.000.000 ®

+ Thuế sử dụng đất:




  
             133.340 ®

+ Thuế tài nguyên:                                                                         9.896.480 ®

+ Thuế thu nhập cá nhân :




          6.653.420 ®


+ Thuế khác và Lệ phí                                                                12.370.600 ®
IV. Phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2009.

* Phần phân phối này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua mới có giá trị thực hiện;

* Các ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (Nếu có) của cơ quan Thuế, cơ quan tài chính hay cơ quan khác có thẩm quyền kiểm tra kết luận được điều chỉnh vào phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại hoặc nguồn Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ đầu tư phát triển.

* Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần công trình 6 là báo cáo tài chính hợp nhất từ : Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty mẹ “ Công ty cổ phần công trình 6” và Báo cáo tài chính của Công ty con “ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Phủ lý”. Nguồn lợi nhuận của Công ty con " Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Phủ lý được tập trung về Công ty mẹ để trích quỹ và phân phối cổ tức. Công ty con được giữ lại một phần quỹ khen thưởng và phúc lợi để thực hiện các chế độ  khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên theo quy định của công ty và nhà nước. 

* Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần công trình 6 nguồn lợi nhuận được phân phối cụ thể như sau: 
1) Lợi nhuận sau thuế năm 2009:                                  

    10.874.749.431 ®

(14.105.326.380 ® - 3.230.667.379 ® + 90.430 ®)
2)  Trích lập các quỹ:





   
     2.718.687.500 ®

+ Quỹ dự phòng tài chính  5%    :



         543.737.500 ®

+ Quỹ phát triển sản xuất  10%   :                          

      1.087.475.000 ®

+ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi 10 %:



      1.087.475.000 ®
3) Dự kiến chia cổ tức, cổ phiếu thưởng cho các cổ đông:

* Nguyên tắc phân phối :
Căn cứ số vốn tham gia sản xuất kinh doanh của các cổ đông trong năm. Cụ thể:   

Vốn thực góp của cổ đông tại ngày 31/12/2009 là :            44.354.010.000 ®

Vốn cổ đông được tính bình quân cả năm:                          43.504.010.000 ®


-  Vốn cổ đông đóng góp đầu năm :


 40.815.205.000 ®


-  Cổ tức 2008 trả bằng cổ phiếu :      


   1.498.805.000 ®



- Vốn phát hành cho CBCNV tăng 1/6/2009:              2.040.000.000 ®

*Dự kiến trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông bằng cổ phiếu thưởng 17% năm

+ Nguồn trả cổ phiếu thưởng :



43.504.010.000 ®   x  17%               =              7.395.681.700 ®

 
Tổng cộng số tiền chi trả cổ tức là :                           7.395.681.700 ®
Số tiền này được hạch toán vào vốn góp cổ phần ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối trên và được tính để chia cổ tức năm 2010 ngay từ đầu năm.


4) Trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Số tiền thù lao theo quy chế phân phối là 2,5% lợi nhuận sau thuế:
                                  10.874.749.431 ®  x     2,5 %   =                       271.868.000 ®
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :
     + Năm trước chuyển sang : 
    
                   195.889.148 ®
     + Năm 2009 còn lại :
10.874.749.431 ® - 2.718.687.500 ® 
                                            7.395.681.700 ® -   271.868.000 ®    =      488.512.231 ®
     + Số còn chưa phân phối là :                                                             684.401.379 ®
6. Tình hình các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu như sau :

+ Quỹ dự phòng tài chính :                                                       1.504.997.326 ® 


- Đến 31/12/2009 :                      961.259.826 ® 


- Trích từ lợi nhuận 2009:           543.737.500 ®

+ Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất:
                                    3.256.960.171 ®


- Đến 31/12/2009 :                      2.169.485.171 ®


- Trích từ lợi nhuận 2009:           1.087.475.000 ®
+ Thặng dư vốn cổ phần:  
                                               989.164.000 ®
V. Tình hình thanh quyết toán thu, vay vốn ngân hàng:
1. Tình hình thanh quyết toán thu vốn năm 2009:
      Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ & Doanh thu khác:        255.031.317.429 ®
      Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  :                                   11.465.413.023 ®
      Tiền thu từ hoạt động đầu tư :                                                      2.155.855.147 ®
      Tiền thu từ hoạt động tài chính(Vay ngân hàng….) :                41.780.689.408 ®











 310.433.275.007 ®
Cụ thể như sau:

+ Thu về tài khoản Công ty 6 : 


                     271.129.365.082 ®

+ Thu về Xí nghiệp VL và Xây Lắp :                                      9.574.562.027 ®

+ Thu về Xí nghiệp Công trình 603 :                                     15.465.301.000 ®
  
+ Thu về tài khoản Công ty TNHH  Đá Phủ Lý:
             14.264.046.898 ®
2. Tình hình vay vốn ngắn hạn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh:

+ Dư nợ vay ngắn hạn đầu năm :                            

 22.727.025.343 ®

+ Tổng số vay ngắn hạn trong năm:                      

 35.724.662.113 ®

+ Tổng số trả ngắn hạn trong năm :



 42.656.452.476 ®

+ Dư nợ ngân hàng ngày 31/12/2009:                                  15.795.234.980 ®
3. Vay dài hạn đầu tư dự án :
 
+ Dư nợ vay dài hạn đầu năm :                              

   7.189.390.426 ®

+ Tổng số vay dài hạn trong năm:                                          4.016.027.295 ®        

+ Tổng số trả dài hạn trong năm :


 
   7.189.390.426 ®

+ Dư nợ ngân hàng ngày 31/12/2009:                        
   4.016.027.295 ®
V. Đánh giá chung về tình hình tài chính và việc chấp hành chính sách chế độ kế toán, kiểm toán
 1) thuận lợi, khó khăn Công tác tài chính kinh tế:

Năm 2009 tiếp tục ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, để nhằm hạn chế khó khăn và đưa nền kinh tế hồi phục, với gói kích cầu của Chính phủ đã tạo nên nhiều thuận lợi cho lĩnh vực xây dựng cơ bản nói chung cho công ty cổ phần công trình 6 nói riêng. Nhiều công trình dự án được bổ sung và bố trí đủ vốn triển khai thực hiện . Việc đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh luôn được kịp thời đặc biệt là sự hỗ trợ lãi suất của Ngân hàng
 toàn bộ vốn vay của Công ty trong năm 2009 góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty (So với năm 2008 công ty tiết kiệm được hơn 2,6 tỷ phí lãi vay ngân hàng)
Là đơn vị xây dựng cơ bản có nhiều thế mạnh trong thi công xây dựng đường sắt, đường bộ. Năm 2009 là năm Công ty có nhiều thuận lợi trong công ăn việc làm, các công trình đường sắt, đường bộ, tà vẹt bê tông dự ứng lực công ty đã đấu thầu và trúng thầu nhiều không những đảm bảo việc làm cho năm 2009 mà còn đủ gối đầu cho các năm tiếp theo.
Với đặc thù là đơn vị xây dựng cơ bản, môi trường và điều kiện làm việc nặng nhọc, Cán bộ công nhân viên các đơn vị  thường xuyên xa nhà, thu nhập không hấp dẫn đã gây nên diễn biến phức tạp trong đội ngũ lao động của công ty.  Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công nhiều công trình khó khăn dẫn tới việc khai thác năng lực máy móc thiết bị không hiệu quả, Công nhân lao động cầm chừng, chi phí quản lý tăng lên... Công tác hoàn thiện hồ sơ chất lượng kỹ thuật công trình chậm, Công tác điều chỉnh dự toán công trình kéo dài gây nên việc thanh quyết toán, thu hồi  vốn có nhiều khó khăn cũng góp phần không nhỏ cho tình hình tài chính của Công ty. Đặc biệt trong quan hệ với bạn hàng cung cấp vật tư thi công đường bộ, do tính lưu động cao nên khó có được khách hàng truyền thống, tin tưởng có thể cho nợ tiền vật tư nhiều mà gần như mua bán vật tư phải thanh toán tiền mới nhận được hàng để thi công, điều này cũng gây nên khó khăn cho kinh doanh của Công ty.
Cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty, phòng ban, xí nghiệp và toàn thể công nhân viên đã đưa công ty tăng trưởng mạnh về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận và đem lại sự thành công toàn diện về kế hoạch sản xuất kinh doanh cung như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 
2) Một số chỉ tiêu đánh giá tổng quát tình hình tài chính năm 2009:

+ Tài sản cố định / Tổng tài sản:                       

    19,49%

+ Tài sản lưu động / Tổng tài sản:



    78,30 %


+ Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn:



    30,67%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản:


     5,52%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu:

     3,79%


+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp cổ đông:

   24,50%

+ Khả năng thanh toán hiện hành:



   1,44 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:



   1,16 lần

+ Khả năng thanh toán nhanh:



             0,52 lần
3) Công tác kế toán và kiểm toán:

- Công  tác kế toán: Công tác kế toán của toàn công ty ngày càng được chấn chỉnh và kịp thời khắc phục thiếu sót, đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty, cổ đông và Nhà nước. Việc tập hợp chi phí công trình, tập hợp chứng từ gốc đáp ứng được yêu cầu hạch toán kế toán . Hàng quý và cuối năm Phòng tài chính kế toán đã tập trung kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán và có sự chấn chỉnh kịp thời. Báo cáo tài chính của công ty luôn đảm bảo quy định của pháp luật và chính sách chế độ quy định, luôn tuân thủ chuẩn mực kế toán  Việt Nam.

- Việc lập báo cáo tài chính quý, năm được thực hiện nghiêm túc đáp ứng được yêu cầu về thời gian và tiến độ. Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam kiểm toán chấp thuận hoàn toàn       ( PKF VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED). Công ty này được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Doanh nghiệp trên sàn.

- Báo cáo Tài chính của Công ty được nộp cho các cơ quan Nhà nước theo quy định đúng thời hạn.
4) công tác thanh kiểm tra quyết toán thuế:

- Hàng tháng, hàng quý cán bộ kế toán công ty đã gửi báo cáo thuế cho cơ quan quản lý thuế đầy đủ và đúng hạn.

- Cuối năm Công ty đã lập và gửi báo cáo quyết toán gửi cơ quan thuế theo đúng quy định./.

*********************
*********
****
Phần B
Kế hoạch tài chính- lợi nhuận - cổ tức năm 2010.
Phương án huy động vốn cho sXKD & đầu tư năm 2010

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, căn cứ khả năng, năng lực của Công ty cổ phần công trình 6. Trên cơ sở thực tiễn và thống kê các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2009. Chúng tôi xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2010 kế hoạch Tài chính, Lợi nhuận, cổ tức, Phương án huy động vốn và đầu tư năm 2010 như sau:
I. Kế hoạch tài chính:
1. Kế hoạch vốn lưu động cho sxkd:
	TT
	Nội dung chỉ tiêu
	số tiền

	a 
	Các chỉ tiêu thực hiện năm 2009
	

	1
	Giá trị tổng sản lượng thực hiện năm 2009
	307,9 tỷ đồng

	2
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện
	284,6 tỷ đồng

	3
	Giá trị bình quân Tài sản lưu động thực tế trong năm 2009 (( Đầu năm + cuối năm)/2))
	140,172 tỷ đồng

	4
	Số vòng quay vốn lưu động  thực hiện ( 2/3)
	2,03 lần

	5
	Dư nợ Vay ngắn hạn ngân hàng (Bình quân )
	19,261 tỷ đồng

	6
	Vốn tạm ứng công trình B.Quân (Tiền ứng trước )
	34,651 tỷ đồng

	7
	Vốn chiếm dụng khách hàng thường xuyên (B.quân)
	38,074 tỷ đồng

	
	
	

	b
	Kế hoạch vốn lưu đông năm 2010
	

	1
	Giá trị sản lượng kế hoạch năm 2010
	385 tỷ đồng

	2
	Doanh thu kế hoạch năm 2010
	330 tỷ đồng

	3 
	Lãi kế hoạch 
	16,5 tỷ đồng

	4
	Khấu hao tài sản cố định
	12 tỷ đồng

	5
	Nhu cầu vốn Lưu động cần thiết cho SXKD ( 2-3-4)
	301,5 tỷ đồng

	6
	Vòng quay vốn lưu động kế hoạch
	2,1 vòng

	7
	Nhu cầu Vốn lưu động Bình quân năm 2010
	143,5 tỷ đồng

	8
	Vốn lưu động tự có bình quân (Bằng tổng nguồn vốn tự có Bình quân năm trừ đi phần vốn đang nằm trong đầu tư Tài sản cố định)
	12 tỷ đồng

	9
	Vốn lưu động vay ngân hàng Bình quân kế hoạch 2010
	30 tỷ đồng

	10
	Vốn tạm ứng công trình (ứng trươc)
	30 tỷ đồng

	11
	Vốn nợ Bình quân khách hàng (Nợ định mức)
	40 tỷ đồng

	12
	Vốn huy động khác (Phát hành thêm, vay đối tượng khác….)
	31,5 tỷ đồng


2. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định và nguồn vốn đầu tư:
a. Kế hoạch dự án đầu tư năm 2010:



              
Năm 2010 với kế hoạch đầu tư một số dự án sau với mức đầu tư dự kiến từ 35 đến 40 tỷ đồng:
-   Đầu tư cho khai thác đá tại Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ lý. 
-   Đầu tư sửa chữa Nhà văn phòng công ty tại Đông Anh, Khu nhà ở Hai Tầng 
-   Đầu tư xây mới Nhà văn phòng tại Đà Nẵng.
-   Đầu tư máy móc thiết bị thi công đường sắt đường bộ.
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị  và Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng nghiên cứu tính toán lập dự án đầu tư trình cấp đủ thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.
b. Nguồn vốn đầu tư dự án 2010:

Căn cứ  tờ trình và phương án của Ban giám đốc về dự án đầu tư, luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án, Căn cứ quyết định phê duyệt dự án đầu tư của Hội đồng quản trị công ty. Nguồn vốn sử dụng cho dự án sẽ được huy động từ  các nguồn sau:

+ Nguồn vốn tự có của Công ty, nguồn khấu hao năm 2010

+  Trình dự án vay vốn ngân hàng thương mại;

+  Liên doanh, bán, khoán cho thuê khai thác các tài sản Công ty chưa phát 

huy hết tiềm năng, hiệu quả thu hồi vốn đầu tư vào dự án mới hiệu quả hơn;

+   Huy động vốn từ cổ đông hiện hữu, từ các đối tác, các nhà đầu tư mới..
3. Kế hoạch  phát hành thêm vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán hà nội:
+ Tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ , lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội theo nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009.

+ Thực hiện báo cáo xin phép Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hoàn thiện Hồ sơ thủ tục trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận 2009 theo phương án phân phối khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.
+ Thực hiện kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3/1 (Ba cổ phiếu cũ được mua một cổ phiếu mới). Trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phần dự kiến phát hành thì Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty tìm đối tác phân phối bán hết số dự kiến phát hành và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông lần sau ( Giá bán cho đối tác không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu).
+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất nguồn vốn phát hành tăng thêm được bổ sung để tái cơ cấu nguồn vốn kinh doanh và phục vụ công tác đầu tư cho năm 2010, đảm bảo tăng tính chủ động trong sản xuất kinh doanh và tăng khả năng thanh toán, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ…. Số cổ phần trả cổ phiếu thưởng(nguồn lợi nhuận 2009 trả cổ tức bằng cổ phiếu) và phát hành thêm theo tỷ lệ 3/1 trên được niêm yết bổ sung sau khi hoàn thành đợt phát hành.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010: 
+ Theo quy định Việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 sẽ do Ban kiểm soát công ty đề xuất lựa chọn các đơn vị trong danh sách các đơn vị được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp trên sàn
+ Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong 04 công ty sau đây trình Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:
· Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam
· Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
· Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY
· Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)
II. Giải pháp điều hành  vốn cho sxkd & Đầu tư năm  2010:

Để  đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư  năm 2010 với nguồn vốn hiện có của công ty (Vốn thực góp của cổ đông tại ngày 01.01.2010 là 44.354.010.000 đồng)  trong năm 2010 cần phải thực hiện cho được kế hoạch nguồn vốn như sau:

+ Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình đảm bảo đầy đủ hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật góp phần đẩy nhanh việc xác nhận hồ sơ khối lượng thanh toán trong hồ sơ thanh toán vốn công trình;

+ Đẩy mạnh việc điều chỉnh dự toán các công trình; tăng cường công tác thanh quyết toán công trình, đảm bảo việc thu hồi vốn nhanh; Tích cực giải quyết thanh toán các khoản công nợ đã quyết toán mà chưa thu hồi được, có biện pháp cụ thể đối với từng đối tượng, đối tác trình lãnh đạo phê duyệt, quyết định.

+ Khai thác tốt các quan hệ với khách hàng, bạn hàng cung cấp vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo được kế hoạch nợ định mức trong thanh toán; tăng cường tìm biện pháp để được ứng trước tiền công trình.

+ Thực hiện các hồ sơ thủ tục xin phép Uỷ ban chứng khoán Nhà nước trả cổ tức 2009 cho cổ đông bằng cổ phiếu (Cổ phiếu thưởng = 7.395.681.700 ® )

+ Đẩy nhanh công tác niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội, Tăng khả năng thanh khoản cổ phiếu của công ty, tạo tiền đề cho việc phát hành tăng vốn điều lệ của công ty thành công. 

+ Thực hiện thành công đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho công ty theo phương án phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3/1 (Ba cổ phiếu cũ được mua một cổ phiếu mới). Hoàn thiện sớm hồ sơ trình Uỷ ban chứng khoán cấp phép để thực hiện trong quý 2 năm 2010
III. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2010:

+ Doanh thu năm 2010 :

                             330  tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2010 :

       16,5  tỷ đồng trở lên  

+ Lợi nhuận sau thuế: 



       12,5  tỷ đồng

+ Trả cổ tức  2010 đảm bảo 15% trở lên:                9,5  tỷ đồng                             

Trên đây là toàn văn báo cáo về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2009 và kế hoạch  tài chính năm 2010. Xin ý kiến đại hội.



Kính chúc đại hội thành công. Xin cảm ơn./.








Uỷ viên Hội đồng quản trị
                                                                                  Kế toán trưởng Công ty









          ( Đã ký)









 Phan Anh Tuấn
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